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1. Đặt vấn đề

Hiện nay, kháng kháng sinh (KKS) là một

trong những mối đe dọa về sức khỏe cộng đồng

được quan tâm hàng đầu trên thế giới. Mối đe

dọa này ngày càng tăng trong những thập niên

gần đây bởi việc sử dụng không hợp lý kháng

sinh trong cộng đồng, trong chăn nuôi và nuôi

trồng thuỷ sản, dẫn đến dư lượng kháng sinh tồn

dư trong thực phẩm. Hậu quả là sức khoẻ của

người tiêu dùng bị ảnh hưởng và môi trường bị ô

nhiễm bởi vi khuẩn kháng kháng sinh. Để hạn

chế nguy cơ con người tiêu thụ các sản phẩm có

tồn dư kháng sinh và sự gia tăng nguy cơ KKS

trong cộng đồng, tất cả các thành viên liên quan

trong chuỗi cung ứng tôm cần nâng cao nhận thức

về tồn dư kháng sinh trong tôm, KKS và sử dụng

kháng sinh có trách nhiệm hơn. Theo Đặng và

cộng sự (2016), Nguyễn và cộng sự (2018), người

tiêu dùng không phải là đối tượng chịu trách

nhiệm chính trong những vấn đề về an toàn vệ

sinh thực phẩm nhưng họ lại là một nhân tố rất

quan trọng để hạn chế các nguy cơ gây bệnh từ

thực phẩm bẩn thông qua việc chủ động nhân cao

nhận thức và có những biện pháp phòng ngừa phù

hợp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề,

nghiên cứu tiến hành đánh giá hiểu biết của

người tiêu dùng về tồn dư kháng sinh trong tôm

tại thành phố Huế.

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG

Số 14 - Tháng 6/2022

NGHIÊN CỨU HIỂU BIẾT 

CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ 

TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG TÔM 

TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG - HOÀNG HỮU TRUNG

TÓM TẮT: 

Tồn dư kháng sinh trong tôm đang là một mối đe dọa tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng. Người

tiêu dùng đóng vai trò rất quan trọng trong việc góp phần làm giảm thiểu nguy cơ từ tồn dư kháng

sinh thông qua việc tăng cường nhận thức và có những biện pháp phòng ngừa phù hợp. Vì vậy,

nghiên cứu này tiến hành đánh giá hiểu biết của người tiêu dùng về tồn dư kháng sinh trong tôm.

Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn có chủ đích 204 người mua sắm thực phẩm chính

trong các hộ gia đình tại thành phố Huế. Kết quả cho thấy, người tiêu dùng có hiểu biết “kém”,

với chỉ số hiểu biết là 42,46 ± 34,04%. Vì vậy, việc cung cấp đầy đủ thông tin về tồn dư kháng

sinh và kháng kháng sinh nhằm nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng đối với loại thực phẩm

này là rất cần thiết.

Từ khóa: hiểu biết, người tiêu dùng, tồn dư kháng sinh trong tôm.
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2. Phương pháp nghiên cứu

Xây dựng thang đo: Thang đo “Hiểu biết” của

người tiêu dùng về tồn dư kháng sinh trong tôm

được xây dựng, kiểm tra và điều chỉnh dựa trên 3

cơ sở: (1) nghiên cứu sơ bộ thông qua tổng quan

các nghiên cứu trước, thực trạng tồn dư kháng sinh

trong tôm tại thành phố Huế; (2) phỏng vấn

chuyên gia của các Chi cục của tỉnh thông qua

bảng hỏi bán cấu trúc; (3) Điều tra thử với quy mô

mẫu là 30 hộ gia đình. Kết quả của quá trình xây

dựng thang đo là một thang đo “Hiểu biết” hoàn

chỉnh gồm 6 biến quan sát đã được xây dựng.

Đối tượng khảo sát: Nghiên cứu tập trung vào

đối tượng là người mua sắm thực phẩm chính

trong các hộ gia đình có tiêu thụ tôm trên địa bàn

thành phố Huế. 

Mẫu điều tra: Nghiên cứu này không xác định

được chính xác tổng thể các hộ gia đình có tiêu

dùng tôm tại thành phố Huế và nghiên cứu sử

dụng chủ yếu phương pháp thống kê mô tả, theo

Yamane (1967), công thức tính cỡ mẫu phù hợp

trong trường hợp này là: 

n  =  Z2
(1 - /2)

p(1 - p)

2

- p: tỷ lệ người tiêu dùng có hiểu biết cơ bản về

tồn dư kháng sinh trong tôm theo kết quả điều tra

thử với 30 hộ gia đình trên địa bàn thành phố Huế 

là 43%.

- Z(1 - /2) là hệ số giới hạn tin cậy, Z(1 - /2) = 1,96

với độ tin cậy là 95%.

- là mức sai số tương đối chấp nhận, nghiên

cứu này chọn, = 0,07.

Thay vào công thức, nghiên cứu tính được n =

192. Với tỷ lệ bảng hỏi hợp lệ là 93% (điều tra

thử), nghiên cứu quyết định điều tra 210 mẫu để

đạt được kích thước mẫu mong muốn và kết quả

thu được 204 mẫu hợp lệ được sử dụng làm dữ liệu

nghiên cứu.

Phương pháp thu thập số liệu: phương pháp

chọn mẫu được sử dụng là chọn mẫu phi ngẫu

nhiên có chủ đích. Các tác giả kết hợp điều tra

trực tuyến và phỏng vấn trực tiếp. Mỗi hộ gia đình

chọn một người đại diện (là người mua sắm thực

phẩm chính) để nghiên cứu.

Phương pháp phân tích số liệu: Số liệu được

phân tích và xử lý trên phần mềm SPSS 20. Để đo

lường hiểu biết của người tiêu dùng về tồn dư

kháng sinh trong tôm, 6 câu hỏi đúng sai được sử

dụng. Người trả lời sẽ có 1 điểm hiểu biết nếu trả

lời đúng và 0 điểm hiểu biết nếu trả lời sai hoặc

không biết. 

Tiếp theo, nghiên cứu tính chỉ số hiểu biết như

công thức bên dưới: 

Chỉ số K   =
Điểm K *100

(Công thức 1)
Điểm tối đa K

Trong đó: Chỉ số K là chỉ số hiểu biết của

người trả lời (%); Điểm K là điểm hiểu biết của

từng cá nhân người trả lời, tương ứng với số câu

trả lời đúng trong 6 câu hỏi đánh giá mức độ hiểu

biết. Điểm hiểu biết chạy từ 0 đến 6. Điểm số

càng cao hiểu biết càng tốt; Điểm tối đa K là tổng

điểm hiểu biết tối đa mà một cá nhân có thể đạt

được, bằng 6.

Cuối cùng, theo Boakye và cộng sự (2018), chỉ

số hiểu biết của người tiêu dùng về tồn dư kháng

sinh trong tôm được đánh giá dựa trên sự phân

loại như sau: 

- Chỉ số K < 50%: Người tiêu dùng có hiểu biết

“Kém” 

- Chỉ số K từ 51-70%: Người tiêu dùng có hiểu

biết “Khá”

- Chỉ số K từ 71-90%: Người tiêu dùng có hiểu

biết “Tốt”

- Chỉ số K > 90%: Người tiêu dùng có hiểu biết

“Rất tốt”

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu

Đối tượng khảo sát là những người mua sắm

thực phẩm chính trong các hộ gia đình tại thành phố

Huế, nên người phỏng vấn chủ yếu là nữ giới

(88,7%), ở độ tuổi trưởng thành từ 22 đến dưới 60

(77%). Nhìn chung, đối tượng khảo sát có trình độ

học vấn khá cao, tỷ lệ người tốt nghiệp từ đại học

trở lên chiếm 63,2%. Thu nhập bình quân đầu

người 4,54 ± 3,31 triệu đồng/tháng. Số người trong

một hộ gia đình trung bình là 4,49 ± 1,50 người. Tỷ

lệ hộ gia đình có trẻ em là 71,1%, có người cao tuổi

là 47,1% và có phụ nữ có thai là 2,9%.

KINH DOANH

Số 14 - Tháng 6/2022
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3.2. Thực trạng hiểu biết của người tiêu dùng về

tồn dư kháng sinh trong tôm

Mức độ hiểu biết của người tiêu dùng được

đánh giá thông qua 6 câu hỏi đúng và sai về các

kiến thức liên quan đến vai trò của thuốc kháng

sinh trong nuôi tôm và vấn đề tồn dư kháng sinh,

KKS ở tôm và người. Kết quả điều tra được mô tả

ở Bảng 1.

Theo Katrin và cộng sự (2003), kháng sinh

thường được sử dụng trong nuôi tôm để điều trị và

phòng ngừa các bệnh do vi khuẩn gây ra nhưng

không hiệu quả cho các bệnh do vi rút gây ra. Vì

vậy, câu hỏi  đúng và câu hỏi  là sai. Tuy nhiên, chỉ

có 47,1% người tiêu dùng tin rằng chất kháng sinh

có thể hiệu quả cho các bệnh do vi khuẩn gây ra ở

tôm và chỉ có 27,5% trả lời đúng về tính không hiệu

quả của tồn dư kháng sinh cho các bệnh do vi rút

gây ra. Trong khi đó, có 72,6% người trả lời hiểu sai

hoặc không có kiến thức về khả năng điều trị bệnh

có nguồn gốc từ vi rút của kháng sinh. 

Đối với kiến thức về tồn dư kháng sinh và vấn

đề kháng kháng sinh, Scott và cộng sự (2018) đã

cho thấy, việc lạm dụng chất kháng sinh trong nuôi

tôm có thể dẫn đến tồn dư kháng sinh trong tôm,

vấn đề kháng kháng sinh trong tôm và ảnh hưởng

đến sức khoẻ của con người. Vì vậy, câu  và  là phát

biểu đúng, trong khi câu  và  là sai. Kết quả cho

thấy, phần lớn người trả lời nhận thức được trong

tôm có thể tồn tại tồn dư kháng sinh (60,5%). Tuy

nhiên, chỉ có 34,8% người trả lời hiểu được tồn dư

kháng sinh có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của con

người và chỉ một số ít người tiêu dùng hiểu được

vấn đề kháng kháng sinh ở người do sử dụng tôm có

tồn dư kháng sinh gây ra (29,0%). 

Điểm hiểu biết của người tiêu dùng được tính

trên tổng số câu trả lời đúng của họ trong 6 câu hỏi

về mức độ hiểu biết. Kết quả thống kê cho thấy,

điểm hiểu biết trung bình của người tiêu dùng khá

thấp 2,55 ± 2,04 (tối đa là 6). Tác giả sử dụng

kiểm định Mann-Whitney và Kruskal-Wallis để
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STT Các phát biểu Đúng n (%) Sai n (%) Không biết n (%)

Kiến thức về thuốc kháng sinh sử dụng trong nuôi tôm

1
Chất kháng sinh được dùng để chữa các bệnh nhiễm trùng do vi

khuẩn gây ra ở tôm
96 (47,1) 24 (11,8) 84 (41,2)

2
Chất kháng sinh được dùng để chữa các bệnh nhiễm trùng do vi

rút gây ra ở tôm
56 (27,5) 55 (27,0) 93 (45,6)

Kiến thức về tồn dư kháng sinh trong tôm và vấn đề kháng kháng sinh

3
Lạm dụng chất kháng sinh trong nuôi tôm có thể dẫn đến tồn dư

kháng sinh trong tôm
127 (62,3) 9 (4,4) 68 (33,3)

4
Tồn dư kháng sinh trong tôm không ảnh hưởng đến sức khoẻ người

tiêu dùng
73 (35,8) 58 (28,4) 73 (35,8)

5
Sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm không gây ra hiện tượng kháng

thuốc kháng sinh ở người
61 (29,9) 47 (23,0) 96 (47,1)

6

Người tiêu dùng ăn tôm có tồn dư kháng sinh có thể gây ngộ độc,

tạo vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, gây khó khăn trong công tác

điều trị nhiễm khuẩn

107 (52,5) 16 (7,8) 81 (39,7)

Bảng 1. Hiểu biết của người tiêu dùng về tồn dư kháng sinh trong tôm

Lưu ý: Câu trả lời chính xác là Đúng, Sai, Đúng, Sai, Sai, Đúng
Nguồn: Số liệu điều tra năm 2022
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kiểm tra sự khác biệt về điểm hiểu biết giữa

những nhóm đối tượng khác nhau. Kết quả kiểm

định ở Bảng 2 cho thấy, có sự khác biệt về điểm

hiểu biết giữa giới tính, trình độ học vấn, thu nhập

bình quân đầu người trên tháng. Trong đó, người

mua sắm thực phẩm là nữ giới có mức độ hiểu biết

về tồn dư kháng sinh hơn so với nam giới. Trong

văn hoá người Huế nói riêng và người Việt Nam

nói chung, người phụ nữ vẫn là người mua sắm

chính của các gia đình, vì vậy mức độ quan tâm về

các vấn đề an toàn thực phẩm của nữ thường lớn

hơn nam giới. Nghiên cứu của Ralph và Scottie

(2000) cũng cho thấy hiểu biết về an toàn thực

phẩm của nữ tốt hơn nam. Ngoài ra, một số nghiên

cứu trước đây cũng cho thấy rằng, trình độ học vấn

càng cao, thu nhập càng lớn mức độ hiểu biết về

an toàn thực phẩm càng tốt (Ralph và Scottie,

2000; Annie và cộng sự, 2004). Nghiên cứu này

cũng cho kết quả tương tự, người trả lời có trình độ

học vấn từ đại học trở lên và có thu nhập càng cao

thì có mức độ hiểu biết càng tốt về tồn dư kháng

sinh trong tôm. Ngoài ra, kết quả điều tra cũng cho

thấy, những người sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho

tôm nuôi không sử dụng thuốc kháng sinh thường

có mức độ hiểu biết tốt hơn cho những người

không đồng ý chi trả. Một số nghiên cứu đã chỉ ra

mối quan hệ giữa sự kém hiểu biết và hành vi

không phù hợp (Jia et al., 2017). Tuy nhiên,

nghiên cứu này chỉ tập trung cho hiểu biết, mối

quan hệ giữa hiểu biết và hành vi của người tiêu

dùng sẽ được đề cập ở một bài báo khác.

Dựa trên kết quả ở Bảng 1 và công thức 1 trong

phần phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu đã tính

toán chỉ số hiểu biết chung của người tiêu dùng

(Bảng 3). Kết quả cho thấy, người tiêu dùng nhìn

chung có kiến thức chưa đầy đủ về tồn dư kháng
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Biến quan sát Số lượng (Tỷ lệ) n(%) Điểm hiểu biết P-value

Điểm hiểu biết trung bình (Mean ± SD) 2,55 + 2,04

Giới tính
Nam 23 (11,3) 1,70 0,035

Nữ 181 (88,7) 2,66

Trình độ học vấn

Dưới THPT 10 (4,9) 1,20 0,000

THPT 50 (24,5) 1,32

Cao đẳng/Trung cấp 15 (7,4) 1,20

Đại học 93 (45,6) 3,18

Sau đại học 36 (17,6) 3,56

Thu nhập bình quân 

đầu người

Dưới 2 triệu 27 (13,2) 1,19 0,000

Từ 2 đến dưới 3 triệu 33 (16,2) 2,24

Từ 3 đến dưới 4 triệu 47 (23,0) 2,34

Trên 4 triệu 97 (47,5) 3,13

Sẵn sàng chi trả cho tôm

không kháng sinh

Có 159 (77,9) 2,81 0,001

Không 45 (22,1) 1,62

Bảng 2. So sánh điểm hiểu biết về tồn dư kháng sinh giữa những nhóm đối tượng khác nhau

Lưu ý: (1) Kiểm định Mann-Whitney được sử dụng cho biến có 2 nhóm; Kiểm định Kruskal-Wallis được sử
dụng cho biến có trên 2 nhóm đối tượng. (2) Những giá trị P-value được in đậm cho thấy kiểm định có ý nghĩa
thống kê.
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sinh trong tôm. Chỉ số kiến thức trung bình chỉ

42,46 ± 34,04%, trong đó tỷ lệ người trả lời có

kiến thức “Kém” là 67,1%, chỉ có 21,9% người

tiêu dùng có kiến thức “Tốt” và “Rất tốt”. Kết

quả này phù hợp với nghiên cứu của Nukala và

Hema (2022). Nghiên cứu này cũng cho thấy mức

độ hiểu biết của người tiêu dùng về tồn dư kháng

sinh trong các sản phẩm từ động vật là thấp, dẫn

đến sự nhận thức chưa đúng về mối đe doạ giữa

tồn dư kháng sinh và sức khoẻ con người.

4. Kết luận

Kết quả nghiên cứu với 204 người mua sắm

thực phẩm chính trong các hộ gia đình ở thành phố

Huế đã cho thấy người tiêu dùng có mức độ hiểu

biết “Kém” về tồn dư kháng sinh trong tôm. Đặc

biệt, hầu hết người tiêu dùng hiểu sai hoặc không

có kiến thức về các vấn đề liên quan đến mục đích

sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm, sự ảnh hưởng

của tồn dư kháng sinh đến sức khoẻ con người và

vấn đề kháng kháng sinh. Kết quả kiểm định sự

khác biệt cho thấy, nữ giới, trình độ học vấn cao,

mức thu nhập càng cao thì mức độ hiểu biết về tồn

dư kháng sinh trong tôm càng tốt.

Mặc dù người tiêu dùng không thể nhận biết

được tồn dư kháng sinh bằng mắt thường, họ lại

đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo

vấn đề an toàn của chuỗi thực phẩm. Tuy nhiên,

kết quả lại cho thấy người tiêu dùng rất thiếu kiến

thức về những vấn đề liên quan đến tồn dư kháng

sinh trong tôm, điều này có thể dẫn đến nguy cơ

tiềm ẩn cho sức khoẻ của cộng đồng. Vì vậy, các

sở, ban, ngành cần cung cấp đầy đủ thông tin và

giáo dục công chúng thông qua các chiến dịch

nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động

của tồn dư kháng sinh và vấn đề kháng kháng sinh

đối với sức khoẻ cộng đồng 
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Kém n (%) Khá n (%) Tốt  n (%) Rất tốt  n (%)

Chỉ số hiểu biết 141 (67,1) 17 (8,1) 25 (11,9) 21 (10,0)

Chỉ số hiểu biết trung bình (%) 42,46  34,04

Bảng 3. Đánh giá hiểu biết chung của người tiêu dùng về tồn dư kháng sinh trong tôm
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ABSTRACT:

Antibiotic residues in shrimp products is a potential threat to public health. Consumers can

help to reduce this risk by raising their awareness and taking appropriate preventive measures.

This study examines consumers’ knowledge about the issue of antibiotic residues in shrimp

products with the participation of 204 household’s primary food shoppers in Hue city. The study’s

results show that consumers have “poor” knowledge about this issue with a knowledge index of

42,46 ± 34,04%. As a result, it is necessary to provide adequate information about the issue of

antibiotic residues in shrimp products to improve consumers’ knowledge.

Keywords: knowledge, consumers, antibiotic residues in shrimp. 
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